	tập đoàn công nghiệp

than – Khoáng sản việt nam

Công ty cP than hà tu-vinacomin

SỐ :            / BC- VHTC 


	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập- Tự do –Hạnh phúc

Hạ Long, ngày             tháng           năm 2012



Báo cáo thường niên Năm 2012
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty cổ phần than Hà Tu -tiền thân là Mỏ than Hà Tu là Doanh nghiệp nhà nước, thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty than Việt Nam ( Nay đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam) được thành lập  theo quyết định số 2602/QĐ-TCCB ngày 17/9/1996 của bộ trưởng Bộ Công nghiệp , đăng ký kinh doanh số 110947 ngày 14/10/1996 của UBKH Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 12/10/1996.
Ngày 1-10-2001 Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt nam ban hành quyết định số 405/QĐ-HĐQT đổi tên Mỏ than Hà Tu thành Công ty Than Hà Tu.
Năm 2006 Công ty thực hiện cổ phần hoá và chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần Than Hà Tu theo Quyết định số 4235 /QĐ-BCN ngày 28/12/2005 và  Quyết định số 2062/QĐ-BCN ngày 9-8-2006 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty Than Hà Tu thành Công ty cổ phần Than Hà Tu - TKV. Công ty đã được sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000744 ngày 25 tháng 12 năm 2006 với mức vốn điều lệ 91.000.000.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ đồng).
Ngày 1 tháng 1 năm 2007 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 51%.
Ngày 8 tháng 9 năm 2010 đổi tên công ty thành công ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin

2. Quá trình phát triển
-Ngành nghề kinh doanh :

+ Thăm dò,khai thác, chế biến kinh doanh than và các loại khoáng sản khác.

+ Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng.

+ Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí.

+ Vận tải đường thuỷ, đường bộ, đường sắt.

+ Quản lý, khai thác cảng và bến thuỷ nội địa.
+ Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư kinh doanh các dự án điện.

+ Kinh doanh dịch vụ văn hoá thể thao và cho thuê quảng cáo.

+ Kinh doanh du lịch, văn hoá khách sạn, nhà hàng, ăn uống.

+ Kinh doanh xuất nhập khẩu, vật tư, hàng hoá.

+ Sản xuất, kinh doanh nước lọc tinh khiết.

+ Kinh doanh dịch vụ tin học.
- Tình hình  hoạt động của Công ty :
	Năm
	Đất đá bóc xúc
	Than nguyên khai sản xuất
	Than tiêu thụ
	Doanh thu
	Lợi nhuận

(Trước thuế)

	
	M3
	TÊn
	TÊn
	Triệu đồng
	Triệu đồng

	2007
	  25.589.689
	  2.913.302
	  3.022.445
	 1.255.424
	   31.235

	2008
	  25.918.808
	  2.730.000
	  2.385.000
	 1.551.077
	   86.498

	2009
	  24.641.111
	  2.196.324
	  2.285.611
	 1.580.136
	   61.966

	2010
	  22.408.610
	  1.900.664
	  1.796.985
	1.686.130
	   60.600

	2011


	21.864.069
	  1.650.157
	  1.515.336
	1.980.063
	   73.214


3. Định hướng phát triển :
Trên cơ sở kế hoạch SXKD của từng năm được đại hội đồng cổ đông thông qua , HĐQT đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau :

Phấn đấu xây dựng công ty trở thành một công ty có trình độ khai thác mỏ hàng đầu của Tập đoàn-Vinacomin với công nghệ khai thác hiện đại , tiên tiến, đạt tiêu chuẩn trong khu vực. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường và phấm đấu xây dựng mỏ than Hà tu trở thành mỏ xanh, sạch , đẹp và thân thiện với môi trường để phát triển bền vững.

Hoàn thiện các thủ tục thực hiện đầu tư xuống sâu khu vực Bắc Bàng danh để duy trì hoạt động SXKD đến 2030. Đông thời xin cấp phép và thăm dò, chuẩn bị đầu tư mỏ than Bắc Quảng Lợi, xem xét khả năng đầu tư bốc xúc đất đá thuê mỏ Đồng Tà phời.

Tập Trung mọi nguồn lực xây dựng và phát triển các dự án phát triển mỏ than Hà Tu sản lượng phấn đấu đến năm 2015 đạt 1.5 triệu tấn /năm

Sử dụng vốn của các đối tác bằng cách thuê tài chính, thuê hoạt động,thành lập các Công ty liên doanh liên kết ;đa dạng hóa các nguồn vốn huy động từ các nguồn Tập Đoàn trong nước và nước ngoài, từ thị trường chứng khoán.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị - Chủ tịch công ty.
1.Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011
Năm 2011 ,mặc dù có rất nhiều khó khăn về biến động nền kinh tế của thế giới;giá cả vật tư ,vật liệu, nhiên liệu đều tăng làm ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm của công ty.Song với một quyết tâm phấn đấu cao độ , cùng sự đoàn kết thống nhất và kinh nghiệm quản lý, CBCNV công ty đã vượt khó khăn, thực hành tiết kiệm, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, đã giữ vững sản xuất kinh doanh ổn định và đạt hiệu quả cao
2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2011.
	STT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch
	Thực hiện
	%KH 2011

	1
	Than sản xuất
	 tÊn
	1.550.000
	1.640.157
	105,81

	 
	 - Nguyên khai
	,,
	1.400.000
	1.500.089
	107,15

	 
	 - Khai thác lại
	,,
	150.000
	150.068
	100,05

	2
	Bóc đất đá
	 m3
	19.700.000
	21.864.069
	110,99

	3 
	Hệ số bóc
	m3/tÊn
	14,07
	14,58
	103,58

	4
	Doanh thu
	tr®
	1.573.975
	2.081.172
	132,22

	 
	 - Doanh thu than
	,,
	1.573.975
	1.980.063
	125,8

	 
	 - Doanh thu khác
	,,
	
	101.109
	

	5
	Lợi nhuận tr​ước thuế
	tr®
	45.587
	73.214
	160,6

	6
	Thu nhập bình quân
	1000đ/ng/th
	5.817
	7.551
	129,8

	7
	Nộp ngân sách
	tr®
	159.147
	240.117
	150,8

	8
	Trả cổ tức
	%
	16-18
	30
	176


 3. Những thay đổi  chủ yếu trong năm
Trong năm 2011 công ty đầu tư 150 tỷ. Trong đó:

· Đầu tư 10 xe VOLOV A40F : 95 tỷ

· Đầu tư 01 máy xúc thủy lực gầu ngược dung tích 3,3-4,3m3/gầu : 13 tỷ

· Đầu tư khai thác mỏ Bauxit Tân Rai Lâm đồng : 36 tỷ
Năm 2011 công ty chính thức khai thác quặng tại Tân Rai Lâm Đồng; doanh thu dự kiến đạt 50 tỷ, lợi nhuân dự kiến 5 tỷ ;  giải quyết lao động cho 150 người trong công ty.
Trong năm 2011 công ty có kế hoạch trả cổ tức cho các cổ đông 30%, trả cổ phiếu thưởng cho các cổ đông tỷ lệ 2:1(Tăng vào năm 2012)

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Công ty định hướng phát triển đa ngành nghề, triển khai các dự án đã hoàn thành và đI vào tăng cường công tác quản lý mới phù hợp ngành nghề SXKD mới.

Chủ động thăm dò tìm kiếm thêm nguồn tài nguyên dữ trữ ở trong khu vực quản lý và ở ngoài khu vực.
III. Báo cáo của Ban giám đốc.
1. Báo cáo tình hình tài chính:
	a. Bảng cân đối kế toán
	
	

	
	
	 
	

	STT
	Nội Dung
	Số d​ đầu năm
	Số d​ cuối năm

	I
	 Tài sản ngắn hạn khác 
	333.042.418.751
	393.806.780.372

	1
	Tiền và các khoản t​ơng đ​ơng tiền
	96.899.587.247
	6.388.017.275

	2
	Các khoản Đầu tư​ t/chính ngắn hạn
	0
	0

	3
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	150.682.830.248
	237.980.060.830

	4
	Hàng tồn kho
	85.460.001.256
	148.566.634.151

	5
	Tài sản ngắn hạn khác 
	0
	0

	II
	 Tài sản dài hạn
	367.212.978.626
	341.373.814.474

	2
	 Tài sản cố định
	359.152.928.626
	340.573.814.474

	 
	  - Tài sản cố định hữu hình 
	337.200.596.483
	335.211.075.001

	 
	  - Tài sản cố định vô hình 
	217.397.849
	173.397.846

	 
	  -  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	21.734.934.294
	5.189.341.627

	4
	 Các khoản đầu t​ tài chính dài hạn
	5.500.000.000
	0

	5
	 Tài sản dài hạn khác
	2.560.050.000
	800.000.000

	III
	 Tổng cộng tài sản
	700.255.397.377
	735.180.594.846

	IV
	Nợ phải trả 
	485.068.161.922
	489.653.369.187

	1
	Nợ ngắn hạn
	337.242.049.871
	333.596.008.952

	2
	 Nợ dài hạn
	147.826.112.051
	156.057.360.235

	V
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	215.187.235.455
	245.527.225.659

	1
	 Nguồn vốn chủ sở hữu
	215.187.235.455
	225.000.547.170

	 
	  -  Vốn đầu t​ của chủ sở hữu
	91.000.000.000
	91.000.000.000

	 
	  - Vốn khác của chủ sở hữu
	91.453.614.905
	110.498.848.429

	 
	  - Các quỹ
	32.733.620.550
	23.501.698.741

	 
	Tổng cộng nguồn vốn
	700.255.397.377
	735.180.594.846

	
	
	
	

	B. Kết quả hoạt động  kinh doanh

	
	

	stt
	chiỉ tiêu
	năm tr​ớc
	năm nay

	1
	2
	3
	4

	1
	 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	1.663.095.765.121
	2.062.623.023.563

	2
	 Các khoản giảm trừ doanh thu
	0
	 

	3
	  Doanh thu thuần
	1.663.095.765.121
	2.062.623.023.563

	4
	 Giá vốn hàng bán
	1.410.646.288.953
	1.780.661.047.560

	5
	  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	252.449.476.168
	281.961.976.003

	6
	 Doanh thu hoạt động tài chính
	2.961.284.169
	6.395.183.893

	7
	 Chi phí tài chính
	34.970.106.798
	28.838.128.522

	8
	 Chi phí bán hàng
	42.115.910.906
	75.900.497.763

	9
	 Chi phí quản lý doanh nghiệp
	123.529.947.629
	116.668.243.500

	10
	 LN thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh
	54.794.795.004
	66.950.290.111

	11
	 Thu nhập khác
	20.073.342.823
	12.155.572.069

	12
	 Chi phí khác
	14.267.638.359
	5.891.428.566

	13
	 Lợi nhuận khác
	5.805.704.464
	6.264.143.503

	14
	Tổng LN  kế toán tr​ớc thuế 
	60.600.499.468
	73.214.433.614

	15
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	6.884.716.760
	9.172.471.513

	16
	 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	53.715.782.708
	64.041.962.101

	17
	 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
	                                                   5.903 
	                                              7.038 

	C. Các chỉ tiêu tàI chính cơ bản

	
	

	STT
	Chi tiêu
	Kỳ trước
	Kỳ Báo cáo

	1
	Cơ cấu tài sản
	 
	 

	 
	 - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)
	0,52  
	0,46  

	 
	 - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)
	0,48  
	0,54  

	2
	Cơ cấu nguồn vốn
	 
	 

	 
	 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn(%)
	0,69  
	0,67  

	 
	 -Nguồn vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn (%)
	0,31  
	0,33  

	3
	Khả năng thanh toán (Lần ) 
	 
	 

	 
	 - Khả năng thanh toán nhanh
	0,29  
	0,02  

	 
	 - Khả năng thanh toán hiện hành
	0,99  
	1,18  

	4
	Tỷ suất lợi nhuận(%)
	 
	 

	 
	 -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tàI sản
	7,67
	8,71

	 
	 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần
	3,23
	3,10

	 
	 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH
	24,96
	26,08

	 
	 
	 
	 


- Tổng số cổ phiếu theo từng loại : Cổ phiếu thường 9.100.000 cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Cổ phiếu phổ thông 9.100.000 cổ phần.

- Cổ tức: 30% tương đương số tiền: 27.300.000.000 đồngđ
2. Những tiến bộ công ty đã đạt được
a- Những ưu điểm:

+ Về công tác tổ chức điều hành:

· Đã phát huy tính chủ động tại các đơn vị trong tổ chức điều hành sản xuất.

· Bám sát các khâu then chốt, giải quyết kịp thời các vướng mắc, ách tắc trong sản xuất, đảm bảo các khâu trong dây truyền sản xuất được liên tục.

· Thường xuyên tiến hành kiểm tra đôn đốc công tác vận hành thiết bị, thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên thiết bị, xe máy, phục vụ kịp thời yêu cầu sản xuất. Tìm mọi biện pháp để nâng cao năng suất thiết bị nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Công tác quản lý kỹ thuật và chế biến tiêu thụ:

· Đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất phù hợp, có phương án kỹ thuật khai thác hợp lý mang lại hiệu quả. Thường xuyên bám sát, khảo sát thực tế, chỉ đạo sản xuất tại các khai trường trong toàn Công ty, đề ra kế hoạch khai thác phù hợp cho tháng, quý, năm nên Công ty luôn đảm bảo được tiến độ khai thác, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng được yêu cầu giao nộp sản phẩm của Tập đoàn.

· Quản lý tốt các chỉ tiêu kỹ thuật như: hệ số sử dụng mét khoan, suất phá đá; lập phương án và tổ chức khai thác lại góp phần tăng hiệu quả SXKD.

· Làm tốt công tác chọn lọc than ngay tại vỉa … nên đã nâng cao chất lượng than và đảm bảo cung cấp đủ, đạt chất lượng than phục vụ công tác tiêu thụ.

· Luôn bám sát các chỉ tiêu tiêu thụ nên đã đảm bảo doanh thu.

+ Công tác quản trị chi phí:

· Cơ chế khoán quản, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty đã từng bước được hoàn thiện phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

· Cán bộ công nhân viên toàn Công ty đã xác định được mục đính khoán quản trị chi phí, nhằm hạ giá thành sản phẩm tiết kiệm chi phí để SXKD có hiệu quả, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người lao động.

· Công ty ban hành định mức khoán cụ thể tới từng đơn vị và thường xuyên giám sát tình hình thực hiện, tổ chức sơ kết kiểm điểm đánh giá phân tích nguyên nhân hoàn thành hoặc chưa hoàn thành chỉ tiêu giao khoán của các đơn vị, có biện pháp quản lý và điều chỉnh bổ sung kịp thời.

+ Công tác an toàn, bảo hộ lao động:

· Công tác an toàn luôn được đảm bảo theo các mục tiêu đặt ra. Trong 5 năm liền Công ty không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, hoạt động đôn đốc an toàn đã quyết liệt hơn, xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn ngừa và hạn chế các tại nạn sự cố. Duy trì công tác kiểm tra an toàn theo quy định của Tập đoàn, công tác tuyên truyền và giáo dục được tổ chức thường xuyên tới từng cán bộ công CNV công ty.

· Với mục tiêu an toàn là mục tiêu hàng đầu, nên ngay từ đầu năm Công ty đã tập trung chỉ đạo từ các phòng ban đến các công trường, phân xưởng người lao động với cả hệ thống chính trị đều đồng nhất phối kết hợp tham gia thưc hiện công tác AT-BHLĐ. 

b.Những nhược điểm cần khắc phục:

Bên cạnh những điều đã làm được. Công ty vẫn còn một số vấn đề bất cập cần được tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.

· Trong 5 năm liền Công ty không để xảy ra sự cố tai nạn lao động chết người, tuy nhiên vẫn còn để xảy ra những tai nạn nhỏ, một số nơi có thời điểm còn để tiềm ẩn những nguy có mất an toàn.

· Về cơ cấu lao động của Công ty: vẫn còn nhiều bất cập, lao động gián tiếp, phục vụ phụ trợ vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn, trong thời gian tới Công ty tiếp tục xây dựng lộ trình sắp xếp lại lao động khối điều hành đảm bảo tinh gọn hiệu quả.
3. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012
	STT
	Các chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch tập đoàn
	Kế hoạch nội bộ

	1
	Đất bóc tổng số
	1000m3
	16.800
	18.200

	2
	Than sản xuất
	1000tÊn
	1.300
	1.400

	3
	Hệ số bóc
	m3/tÊn
	14
	14

	4
	Doanh thu tổng số
	Tr.®ång
	1.746.680
	1.926.098

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.®ång
	41.865
	55.000

	6
	Nộp ngân sách 
	Tr.®ång
	192.058
	207.000

	7
	Thu nhập bình quân
	®/n/th¸ng
	6.421.000
	7.000.000

	8
	Trả cổ tức
	%
	16-18
	16-18

	
	
	
	
	


IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán gồm:

- Bảng cân đối kế toán 
- Báo cáo kết qủa HĐKD

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và tài chính kế toán và kiểm toán chi nhánh Quảng ninh (AASC)
- ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của Kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại ngày 31/12/2011, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
VI. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của công ty:
+ Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của đại Hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu  gồm các thành viên chủ chốt của Ban lãnh đạo Công ty và thành viên .
+ Ban kiểm soát: Là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

+ Ban giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Giám đốc Công ty thực hiện các chức năng điều hành, phân công và phối hợp công tác của các Phó giám đốc, Kế toán trưởng nhằm thực hiện đúng, có hiệu quả nhiệm vụ.

Giúp việc cho Giám đốc là 04 Phó giám đốc phụ trách từng lĩnh vực hoạt động  bao gồm: PGĐ phụ trách kinh tế, PGĐ phụ trách sản xuất, PGĐ phụ trách kỹ thuật, PGĐ phụ trách cơ điện vận tải và 01 kế toán trưởng phụ trách về kế toán tài chính của Công ty.
+ Phòng ban nghiệp vụ: Có 21 phòng có chức năng tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và các phó giám đốc trong phạm vi quản lý.

+ Các đơn vị sản xuất: Có 22 công trường, phân xưởng trực tiếp sản xuất của Công ty.
- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành Công ty CP Than Hà Tu -Vinacomin:
1- Họ và tên:                           Hoàng Minh Hiếu

	Giới tính:                               
	Nam

	Ngày, tháng, năm sinh:     
	9/4/1961

	Nơi sinh:         
	Đầm Hà - Quảng Hà - Quảng Ninh

	Quốc tịch:                             
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán:        
	Hải Đông – Móng Cái – Quảng Ninh                  

	Địa chỉ thường trú:  
	Tổ 21 Phường Hà Trung – TP Hạ Long – Quảng Ninh

	Điện thoại liên lạc:  
	033824206

	Trình độ văn hoá:
	10/10

	Trình độ chuyên môn:  
	Kỹ sư khai thác mỏ


Quá trình công tác: 

Từ 10/1993- 11/1988: CB kỹ thuật Ban quản lý công trình II


Từ 11/1988- 1990:      Công tác Mỏ than Núi Béo


Từ 1990-10/1991:       Phó quản đốc CT vỉa 11 Mỏ than Núi Beó


Từ 11/91-12/95:          P.Phòng ĐKSX Mỏ than Núi Béo


Từ 12/95-1/97:           T.Phòng ĐKSX Mỏ than Núi Béo


Từ 1/97-7/97:             Trợ lý Giám đốc Mỏ than Núi Béo

Từ 7/97- 12/2004        Phó Giám đốc Mỏ than Núi Béo

Từ 1/2005-3/2007: Trưởng ban điều độ SX than Tập đoàn Than - KS VNam.
Từ 4/2007 đến nay:  Giám đốc Cty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin
Chức vụ hiện nay:    Chủ tịch HĐQT - Giám đốc điều hành Công ty

2. Họ và tên:                           Ong Thế Minh
Giới tính:                               Nam

Ngày, tháng, năm sinh:         18-12-1963     

Nơi sinh:                               Hạ Long - Quảng Ninh
Quốc tịch:                             Việt Nam

Dân tộc:                                 Kinh

Quê quán:  Yên Dũng - Bắc Giang                        

Địa chỉ thường trú: Tổ 46B , khu 4 , Hòn gai, Hạ Long , Quảng Ninh.
Điện thoại liên lạc: 033835157
Trình độ văn hoá:   12/12
Trình độ chuyên môn:   - Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác: 
	- Từ 5/1998 - 11/1999
	Cán bộ P. Kế hoạch XN than Thăng Long, TCT Đông Bắc.

	- Từ 12/1999 - 2/2003
	Cán bộ phòng kế hoạch công ty CP Than Hà tu

	- Từ 3/2003- 1/2005
	Phó phòng kế hoạch Công ty CP than Hà Tu

	- Từ 2/2005 -3/2007 
	Trưởng phòng kế hoạch công ty CP than Hà Tu

	- Từ 4/2007 - 12/2010
	Phó phòng kế hoạch Công ty CP than Hà Tu

	- Từ 12/2010 - Nay
	ủy viên HDDQT- Phó GĐ Cty CP Than Hà Tu - Vinacomin


Chức vụ hiện nay:    ủy viên HĐQT- Phó GĐ Cty CP Than Hà Tu – Vinacomin
3. Họ và tên:                          Nguyễn Mạnh Cường

Giới tính:                               Nam

Ngày, tháng, năm sinh:         7-02-1958    

Nơi sinh:                               TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Quốc tịch:                             Việt Nam

Dân tộc:                                Kinh

Quê quán:                             TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh                 

Địa chỉ thường trú:              Phường Hồng Hải -  TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh                 
Điện thoại liên lạc:  
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn:           Kỹ sư khai thác mỏ
Quá trình công tác: 


	Từ 01/1981- 02/1983
	Bộ đội CT D2 E 601

	Từ 5/1983- 4/1984
	Phụ xúc CT Xúc Mỏ than Hà Tu

	Từ 11/1986 - 10/1987
	Trưởng ca phòng ĐKSX  Mỏ than Hà Tu

	Từ 11/1987 - 7/1993
	Bí thư đoàn thanh niên Mỏ than Hà Tu

	Từ 8/1993 – 3/1999
	Trưởng P. ĐKSX Mỏ than Hà Tu

	Từ 4/1999 đến nay
	Phó GĐ kỹ thuật Công ty CP than Hà Tu

	Chức vụ hiện nay
	Phó giám đốc Công ty


4 . Họ và tên:                          Nguyễn Hồng Sơn

Giới tính:                               Nam

Ngày, tháng, năm sinh:        12-1-1959  

Nơi sinh:                               Hồng gai - Quảng Ninh
Quốc tịch:                             Việt Nam

Dân tộc:                                Kinh

Quê quán:                             Hương Sơn - Nghệ Tĩnh                    

Địa chỉ thường trú:              Phường Hồng Hải -  TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh                 
Điện thoại liên lạc:  
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn:          Kỹ sư khai thác lộ thiên
Quá trình công tác:

Từ 4/1983 - 7/1985:  Kỹ thuật nổ mìn Mỏ than Hà Tu

Từ 8/1985-2/1989:    Phó QĐ Công trường nổ mìn Mỏ than Hà Tu

Từ 3/1989-6/1992:    Phó phòng kỹ thuật Mỏ than Hà Tu

Từ 7/1992-7/1993:    Trưởng phòng kỹ thuật Mỏ than Hà Tu

             Từ 8/1993-5/1995:    Trưởng phòng KCS Mỏ than Hà Tu


Từ 6/1995 đến nay:   Phó Giám đốc Cty CP Than Hà Tu-TKV

Chức vụ hiện nay:                  Uỷ viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty

5 . Họ và tên:                           Lý Văn Công

Giới tính:                               Nam

Ngày, tháng, năm sinh:         24-01-1957    

Nơi sinh:                               Hạ Hồi- Thường Tín - Hà Tây
Quốc tịch:                             Việt Nam

Dân tộc:                                 Kinh

Quê quán:                             Hạ Hồi- Thường Tín - Hà Tây                    

Địa chỉ thường trú: Ngõ 2 Phố Hải Phong -  Hồng Hải -  Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại liên lạc: 
Trình độ văn hoá:                 10/10
Trình độ chuyên môn:           Kỹ sư chế tạo máy mỏ
Quá trình công tác:

Từ 6/1980- 6/1981:    Thợ sủa chữa xưởng cơ điện  Mỏ than Hà Tu

Từ 7/1981-3/1987:     Cán bộ phòng cơ điện Mỏ than Hà Tu

Từ 4/1987- 4/1989:    Phó phòng cung cấp Mỏ than Hà Tu

Từ 1/1990-12/1996:   Phó phòng cơ điện Mỏ than Hà Tu
             Từ 1/1997 - 9/2003:    Trưởng phòng vật tư Mỏ than Hà Tu

Từ 10/2003 - 8/2006:  Trưởng phòng cơ điện Cty than Hà Tu

Từ 9/2006- 10/2007:   Quản đốc Xưởng  điện Cty  than Hà Tu



Từ 11/2007 đến nay:   Phó Giám đốc Cty CP Than Hà Tu- Vinacomin
Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu
6. Họ và tên:                           Lê Thị Cẩm Thanh
Giới tính:                              Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:        13/10/1959
Nơi sinh:                               Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Quốc tịch:                             Việt Nam

Dân tộc:                                Kinh

Quê quán:                             Tỉnh Nam Định                         

Địa chỉ thường trú:               Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh
Trình độ văn hoá:                 12/12
Trình độ chuyên môn:          Đại học Kế toán Công nghiệp
Quá trình công tác:  
Từ 2/1978 - 4/1980:  Cán bộ Ban tài chính giá cả thuộc sở Tài chính QNinh
Từ 5/1980 - 9/1982:      Học lớp trung cấp kế toán công nghiệp
Từ 10/1982 - 4/1984:    Thống kê công trường khoan Mỏ than Hà Tu
Từ 5/1984 - 6/1995:      Cán bộ phòng KTTK Mỏ than Hà Tu
             Từ 7/1995 - 11/1997:    Chuyên viên P. KTTC Cty than Hòn Gai
Từ 12/1997 - 6/1998:    Trưởng phòng kế toán Mỏ than Hà Trung
Từ 7/1998 - 12/1998:    Cán bộ P. KTTC Cty Than Hòn Gai
Từ 1/1999 - 2/2005:      Phó P. KTTK Cty Than Hà Tu



Từ 3/2005 đến nay:       Kế toán trưởng Cty CP Than Hà Tu- Vinacomin Chức vụ hiện nay:                      Kế toán trưởng Cty CP Than Hà Tu- Vinacomin  
Quyền lợi của Ban Giám đốc: Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các khoản khác trong hợp đồng lao động với giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

- Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các khoản khác trong hợp đồng lao động với cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định  trên cơ sở đề suất của Giám đốc điều hành.

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Hội đồng thành viên/ Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng. 

Đại hội đồng cổ đông đồng ý chấp nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Cẩm xin thôi giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị, phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thanh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/04/2012.
VIII. Thông tin cổ đông, thành viên góp vốn và Quản trị công ty,
1. Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch và Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên
- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát :

+ Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin gồn 05 thành viên và hoạt động kiêm nhiệm.

	1- Ông Hoàng Minh Hiếu:                  
	Chủ tịch HĐQT;

	2- Ông Nguyễn Việt Thanh           
	Uỷ viên HĐQT;

	3- Ông Nguyễn Hồng Sơn:                 
	Uỷ viên HĐQT;

	4- Ông Ong Thế Minh:          
	Uỷ viên HĐQT;

	5- Ông Đặng Văn Tĩnh:          
	Uỷ viên HĐQT;


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, HĐQT đã vận dụng linh hoạt các hình thức được qui định trong luật doanh nghiệp và trong điều lệ Công ty, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt.

HĐQT đã thống nhất Nghị quyết mô hình tổ chức sản xuất tổ chức bộ máy điều hành Công ty với quy mô hợp lý, phát huy được sự chủ động sáng tạo và sự liên kết phối hợp giữa các cá nhân và bộ phận.

HĐQT đã ban hành các qui chế, qui đinh, quyết định phục vụ việc quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty.

+ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin gồm 03 thành viên và hoạt động kiêm nhiệm.

1- Ông Đào Xuân Nam    -          Trưởng ban;
2- Ông Lương Xuân Hùng  -         Uỷ viên;

3- Ông Nguyễn Thị Tươi        -        Uỷ viên;

Ban kiểm soát của Công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết các kỳ họp của HĐQT, các quy chế, qui định  do HĐQT ban hành.
Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các nghị quyết của Giám đốc trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được qui định trong điều lệ của Công ty.

Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm soát báo cáo tài chính quí, 6 tháng, 9 tháng và năm.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên năm 2010:
       Tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS vàThư ký cty trong năm 2011 là: 162.873.720 đồng.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn
- Cổ đông/ thành viên góp vốn trong nước: 8.919.600 cổ phần chiếm 98,02 %
Trong đó:     Tập đoàn TKV :         4.641.000 cổ phần chiếm 51%
                      Tổ chức:                     605.887 cổ phần chiếm 6,65%

                       Cá nhân:                     3.672.713 cổ phần chiếm 40,37%
 - Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài : 180.400 cổ phần chiếm 1,98 %

Trong đó:   Các tổ chức :73.600 cổ phần chiếm : 0,8%.
                  Các cá nhân : 106.800 cổ phần chiếm 1,18%  
	Nơi nhận:
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- UBCKNN
- Chủ tịch HĐQT công ty;

- Lưu VT, KTTK.
	TM hội đồng quản trị
Chủ tịch
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